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Luân phiên các hộ điều tra 

 Lao động - việc làm thời kỳ 2001-2005 

                                                                                              Phan Đắc Lộc 

                                                                                       vụ Dân số - Lao động

Nhằm thu được các số liệu cơ bản 

về tình hình lao động - việc làm trong thời  

kỳ 2001-2005 thông qua các cuộc điều tra 

mẫu hàng năm vào thời điểm ngày 01 

tháng 7; Ban chỉ đạo điều tra Lao động-

việc làm trung ương đã tổ chức xin ý kiến 

chuyên gia chọn mẫu của Viện Khoa học 

Thống kê và các chuyên viên nghiệp vụ 

giúp việc Ban chỉ đạo của hai ngành 

Thống kê và Lao động. Thường trực Ban 

chỉ đạo đã quyết định giữ địa bàn mẫu đã 

chọn năm 2000 làm gốc dựa vào qui tắc 

quá bán tuyệt đối (xem [1], [2]) mẫu điều 

tra Lao động - việc làm hàng năm, bắt đầu 

từ năm 2002 sẽ được chọn luân phiên thay 

thế 20% số hộ, bắt đầu từ hộ có STT 001. 

áp dụng phương pháp chọn ngẫu 

nhiên hệ thống quay vòng không lặp lại 

với khoảng cách chọn (k) được xác định 

bằng cách chia Tổng số hộ của địa bàn 

điều tra cho số hộ cần chọn mẫu (30 hộ/1 

địa bàn thuộc khu vực thành thị và 40 hộ/ 

1 địa bàn thuộc khu vực nông thôn). 

Năm 2001, thống nhất chọn số ngẫu 

nhiên đầu tiên - ứng với hộ có số thứ tự 

001 để điều tra. Các số ngẫu nhiên tiếp 

theo - ứng với STT các hộ tiếp theo được 

chọn bằng cách cộng với hệ số k (lấy 1 số 

lẻ thập phân). 

 STT hộ tiếp theo = 1 + (m-1) x k   

1. Đối với các địa bàn khu vực thành thị:  

Năm 2001: Dừng lại khi chọn đủ 30 

số, tương ứng với 30 hộ (m = 30). 

30 hộ điều tra là: 

(1); (1+k); (1+2k); (1+3k); (1+4k); (1+5k); 

………; (1+29k). 

Từ năm 2002 - 2005, mỗi năm thay 

thế điều tra 20% số hộ (6 hộ) bằng cách 

chọn luân phiên quay vòng, giữ nguyên 

khoảng cách k. 

Năm 2002: Dừng lại khi chọn đủ 36 số.  

Thay thế 6 hộ đầu tiên: 

   (1); (1+k); (1+2k); (1+3k); (1+4k); (1+5k) 

bằng các hộ: ( 1+30k); (1+31k); (1+32k); 

(1+33k); (1+34k); (1+35k) 

Năm 2003: Dừng lại khi chọn đủ 42 số.  

Thay thế 6 hộ tiếp theo: 

(1+6k); (1+7k); (1+8k); (1+9k); (1+10k); (1+11k) 

bằng các hộ: ( 1+36k); (1+37k); (1+38k); 

(1+39k); (1+40k); (1+41k) 

Năm 2004: Dừng lại khi chọn đủ 48 số.  

Thay thế 6 hộ tiếp theo: 

(1+12k); (1+13k); (1+14k); (1+15k); (1+16k); (1+17k) 

bằng các hộ: ( 1+42k); (1+43k); (1+44k); 

(1+45k); (1+46k); (1+47k) 

Năm 2005: Dừng lại khi chọn đủ 54 số.  

Thay thế 6 hộ tiếp theo: 

(1+18k); (1+19k); (1+20k); (1+21k); (1+22k); (1+23k) 

bằng các hộ: ( 1+48k); (1+49k); (1+50k); 

(1+51k); (1+52k); (1+53k). 

Các số từ (1+30k) trở đi sẽ vượt ra 

khỏi tổng số hộ của địa bàn, do vậy phải 
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thực hiện việc quay vòng lại từ đầu bằng 

cách  trừ đi tổng số hộ để xác định số thứ 

tự mới, nếu trùng với số thứ tự đã chọn thì 

chọn sang số thứ tự liền kề sau đó. 

Với cách chọn thay thế luân phiên 

như trên thì: 

- Có 6 hộ được điều tra 1 lần  năm 

2001; 6 hộ được điều tra 1 lần năm 2005. 

- Có 6 hộ được điều tra 2 năm: 2001, 

2002; 6 hộ được điều tra 2 năm: 2004, 

2005. 

- Có 6 hộ được điều tra trong 3 năm 

2001, 2002 và 2003 

- Có 6 hộ được điều tra trong 3 năm 

2003, 2004 và 2005 

- Có 6 hộ được điều tra trong 4 năm 

2001, 2002, 2003 và 2004 

- Có 6 hộ được điều tra trong 4 năm 

2002, 2003, 2004 và 2005 

- Có 6 hộ được điều tra trong 5 năm 

liền 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 

Sau 5 năm sẽ điều tra luân phiên 

được 54 hộ của địa bàn khu vực thành thị. 

2. Đối với các địa bàn khu vực nông thôn:  

Năm 2001: Dừng lại khi chọn đủ 40 

số, tương ứng với 40 hộ (m = 40). 

40 hộ điều tra là: (1); (1+k); (1+2k); 

(1+3k); (1+4k); (1+5k); ………; (1+39k). 

Từ năm 2002-2005, mỗi năm thay thế 

điều tra 20% số hộ (8 hộ) bằng cách chọn 

luân phiên quay vòng, giữ nguyên khoảng 

cách k. 

Năm 2002: Dừng lại khi chọn đủ 48 số.  

Thay thế 8 hộ đầu tiên: (1); (1+k); 

(1+2k); (1+3k); (1+4k); (1+5k); (1+6k); 

(1+7k) 

bằng các hộ: (1+40k); (1+41k); (1+42k); 

(1+43k); (1+44k); (1+45k); (1+46k); (1+47k) 

Năm 2003: Dừng lại khi chọn đủ 56 số.  

Thay 8 hộ: (1+8k); (1+9k); (1+10k); 

(1+11k); (1+12k); (1+13k); (1+14k); (1+15k) 

bằng các hộ: ( 1+48k); (1+49k); (1+50k); 

(1+51k); (1+52k); (1+53k); (1+54k); (1+55k) 

Năm 2004: Dừng lại khi chọn đủ 64 số.  

Thay 8 hộ: (1+16k); (1+17k); (1+18k); 

(1+19k); (1+20k); (1+21k); (1+22k); (1+23k) 

bằng các hộ: ( 1+56k); (1+57k); (1+58k); 

(1+59k); (1+60k); (1+61k); (1+62k); (1+63k) 

Năm 2005: Dừng lại khi chọn đủ 72 số.  

Thay 8 hộ: (1+24k); (1+25k); (1+26k); 

(1+27k); (1+28k); (1+29k); (1+30k); (1+31k) 

bằng các hộ: (1+64k); (1+65k); (1+66k); 

(1+67k); (1+68k); (1+69k); (1+70k); (1+71k). 

Các số từ (1+40k) trở đi sẽ vượt ra 

khỏi tổng số hộ của địa bàn, do vậy phải 

thực hiện việc quay vòng lại từ đầu bằng 

cách  trừ đi tổng số hộ để xác định số thứ 

tự mới, nếu trùng với số thứ tự đã chọn thì 

chọn sang số thứ tự liền kề sau đó. 

Với cách chọn thay thế luân phiên 

như trên thì: 

- Có 8 hộ được điều tra 1 lần  năm 

2001; 8 hộ được điều tra 1 lần năm 2005. 

- Có 8 hộ được điều tra 2 năm: 2001, 

2002; 8 hộ được điều tra 2 năm: 2004, 

2005. 

- Có 8 hộ được điều tra trong 3 năm 

2001, 2002 và 2003 

- Có 8 hộ được điều tra trong 3 năm 

2003, 2004 và 2005 

- Có 8 hộ được điều tra trong 4 năm 

2001, 2002, 2003 và 2004 

- Có 8 hộ được điều tra trong 4 năm 

2002, 2003, 2004 và 2005 
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- Có 8 hộ được điều tra trong 5 năm 

liền 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 

Sau 5 năm sẽ điều tra luân phiên 

được 72 hộ của địa bàn khu vực nông thôn. 

Ví dụ:  Địa bàn điều tra số 41, xã Đông 

Cứu, huyện Gia bình, tỉnh Bắc Ninh có tổng 

số hộ là 114. Khoảng cách chọn hộ điều tra 

Lao động - việc làm là: k = 114/40 = 2,9. 

Năm 2001:  40 hộ được chọn điều tra LĐ -

VL là các hộ có STT: 001, 004, 007, 010, 013, 

016, 018, 021, 024, 027, 030, 033, 036, 039, 

042, 045, 047, 050,  v.v... 108, 111, và 114. 

Năm 2002: thay thế 8 hộ: 001, 004, 

007, 010, 013, 016, 018 và 021 bằng các 

hộ sau đây: 003, 006, 009, 012, 015, 019, 

020 và 023. 
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II.  Về Tỷ lệ  nam -nữ và tỷ lệ giới tính 

1. Tỷ lệ  nam - nữ 

Quan sát số liệu của ba cuộc tổng 

điều tra dân số về tỷ lệ nam - nữ  ta thấy 

có sự khác biệt tương đối rõ nét. Về tỷ lệ 

nam - nữ chung các dân tộc năm 1979, tỷ 

lệ nam thấp hơn  so với nữ (nam  48,50% 

và nữ 51,50%). Nguyên nhân ở đây là do 

có nhiều nam giới hy sinh hơn trong chiến 

tranh chống Mỹ. Tỷ lệ nữ trong dân số có 

giảm  chậm qua các cuộc tổng điều tra, 

51,50%; 51,49% và 50,91% tương ứng với 

các năm tổng điều tra 1979,1989 và 1999. 

Điều này chứng tỏ tỷ lệ nam đã tăng dần 

qua các kỳ tổng điều tra.  Dân tộc Kinh 

chiếm tỷ trọng lớn nhất về dân số  nên có 

tỷ lệ nam - nữ gần bằng tỷ lệ chung của  

tất cả các dân tộc. 

Một số dân tộc ít người có tỷ lệ nữ 

cao hơn nam (trên 52%) năm 1979 là dân 

tộc  Khơ me, £ đê, Mường, Giarai, £ đê,  Cơ 

ho, Mơnông, Xtiêng, Chơ ro, Chu ru, La Chí, 

Rơ măm. Đặc biệt dân tộc ¥ đu có 137 

người trong đó chỉ có 13 nữ  vì vậy nên  tỷ lệ 

nữ giới của dân tộc này chỉ ở mức 9,49% và 

đây cũng là dân tộc có sự khác biệt về giới 

tính lớn nhất trong số 54 nhóm dân tộc. Dân 

tộc Brâu cũng có số nam chiếm tới 73,68% 

dân số (70 nam và 25 nữ).  

Tuy nhiên, sự chênh lệch về giới tính 

đã thay đổi theo thời gian, sau 20 năm, 

đến năm 1999,  tỷ lệ nam - nữ  chung của 

các dân tộc trong phạm vi cả nước đã ở 

trạng thái tương đối cân bằng (49,09% 

nam và 50,91% nữ). Duy nhất dân tộc ¥ 

đu có tỷ lệ nữ giới thấp hơn hẳn so với 

nam  (41,86% và 58,14%). Một số dân tộc 

có tỷ lệ nữ  cao hơn đôi chút (từ trên 51% 

đến dưới 54%)  là Kinh, Khơme, Giarai, 

Ngái, Mnông, Xtiêng, Mạ, Chơ ro, Chu ru, 

La ha,  Lô lô (Xem số liệu Bảng 4) 

2. Tỷ lệ giới tính  

"ở tất cả các nước trên thế giới, tỷ lệ 

giới tính khi sinh (số con trai so với 100 

con gái) thường lớn hơn 100, tức là số con 

trai  nhiều hơn số con gái. Do mức chết 

của con trai thường cao hơn mức chết của 

con gái nên dần dần tỷ lệ giới tính giảm đi 




